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Sự hài lòng về sức khỏe 
và một số yếu tố ảnh hưởng 

Dương Thị Thu Hương

Phân tích kết quả nghiên cứu sự hài lòng về sức khoẻ và một số yếu tố ảnh hưởng được rút ra từ số
liệu cuộc điều tra "Sự hài lòng về cuộc sống" do Đại học Quốc Gia Hà Nội tiến hành năm 2011. Đây
là nghiên cứu định lượng với cỡ mẫu là 2400 mẫu và được tiến hành tại 4 thành phố, tỉnh trên toàn
quốc: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Dương. Các đối tượng được chọn vào mẫu
là những người từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả nữ và nam thuộc các ngành nghề, độ tuổi và trình độ
học vấn khác nhau phản ánh đúng đặc điểm dân cư của mỗi tỉnh, thành phố được chọn. Khách thể
nghiên cứu được chọn vào mẫu theo phương pháp chọn mẫu kết hợp giữa phân tầng với chọn mẫu
ngẫu nhiên. Nghiên cứu sử dụng thang đo thứ bậc, từ 1 đến 5 điểm để đánh giá các mức độ hài lòng
khác nhau và do người được hỏi tự đánh giá về bản thân. Kết quả nghiên cứu cho thấy người dân khá
lạc quan về sức khoẻ bản thân và điểm trung bình tự đánh giá mức độ hài lòng về sức khoẻ là tương
đối cao (3,75). Mức độ hài lòng về sức khoẻ không có quá nhiều khác biệt giữa những người có những
đặc điểm nhân khẩu học và đặc điểm xã hội khác nhau. Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy
những yếu tố có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về sức khoẻ bao gồm: thu nhập, giới tính, tuổi, địa
bàn cư trú.

Từ khoá: sự hài lòng, hài lòng về sức khoẻ, hài lòng về cuộc sống

Health satisfaction and different social factors
predicting the differences of health satisfaction 

Duong Thi Thu Huong

Data in this health satisfaction study was collected by Hanoi National University in 2011 for an
annual survey named "Life satisfaction". This was a quantitative survey with the sample size of 2400
and the survey was conducted in 4 cities & provinces including Ha Noi, Ho Chi Minh city, Binh
Duong, and Hai Duong province. The sample was chosen to demonstrate the population
characteristics of its city/province, including people from 18 years old, both male and female, at
different education levels and from different occupations. The sample was chosen by a mixed method:
stratified sampling and random sampling. The satisfaction's level was evaluated by hierarchical
scales from 1 to 5, which were equivalent from low to high level of satisfaction. The level was
identified by respondents themselves. The findings showed that people from the survey sites seemed
to satisfy with their health, which was reflected on the high score of the mean of the satisfaction (3.75).
There were not so many differences in the health satisfaction level between different people who had
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1. Đặt vấn đề

Nghiên cứu về sự hài lòng đối với các khía cạnh
của cuộc sống là nghiên cứu đươc tiến hành khá phổ
biến và thường niên tại các quốc gia trên thế giới.
Để đánh giá sự hài lòng đối với cuộc sống nói
chung, các nhà nghiên cứu tập trung vào xem xét rất
nhiều yếu tố như hài lòng về thu nhập, tài sản, nghề
nghiệp … Bên cạnh đó, yếu tố hài lòng về sức khoẻ
thường được đề cập khá phổ biến trong nghiên cứu
vì đây là chỉ báo quan trọng để đánh giá chất lượng
sống của một cộng đồng dân cư, một thành phố hay
một quốc gia. 

Tại Việt Nam, trước đây chưa có một cuộc điều
tra quy mô lớn nào về sự hài lòng của người dân về
cuộc sống nói chung và các khía cạnh sức khỏe nói
riêng. Bài viết này tập trung vào mô tả mức độ hài
lòng về sức khoẻ của người dân và phân tích các
yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về sức khoẻ của
họ. Mức độ hài lòng của người dân được phân tích
dựa trên sự đánh giá chủ quan của chính người được
hỏi chứ không dựa trên một quy chuẩn chung về
quan niệm thế nào là sự hài lòng. Số liệu phân tích
được lấy từ cuộc điều tra "Sự hài lòng về cuộc sống"
do Đại học Quốc Gia Hà Nội tiến hành năm 2011
tại 4 thành phố, tỉnh trên toàn quốc: Hà Nội, thành
phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Dương.

2.  Phương pháp nghiên cứu

Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

Kết quả nghiên cứu về sự hài lòng về đời sống
tinh thần được rút ra từ 2400 mẫu nghiên cứu được
tiến hành tại 4 tỉnh/thành phố lớn trên cả nước: Hà
Nội, Hải Dương, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí

Minh. Các đối tượng được chọn vào mẫu là những
người từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả nữ và nam,
thuộc tất cả các nhóm tuổi, ngành nghề và trình độ
học vấn nhằm hướng tới phản ánh đầy đủ đặc trưng
cơ bản của dân số tỉnh/thành phố đó. Quá trình chọn
mẫu tại mỗi tỉnh/ thành phố được tiến hành chọn
qua các bước: chọn ngẫu nhiên quận/huyện, sau đó
chọn tổ dân phố. Mẫu được chọn ngẫu nhiên có hệ
thống trên cơ sở danh sách dân cư của các tổ dân
phố. Quá trình chọn mẫu và thu thập thông tin được
giám sát chặn chẽ bởi một nhóm tư vấn, giám sát
độc lập. Việc thu thập thông tin được tiến hành bởi
nhóm nghiên cứu đã qua tập huấn nhằm thống nhất
về phương pháp, cách thức sử dụng bản điều tra và
cách thức điền thông tin trong quá trình hỏi.

Về cơ cấu mẫu được chọn như sau: 50% số
phiếu được thực hiện tại miền Bắc và 50% số mẫu
được thực hiện tại miền Nam. Số phiếu này được
phân chia ở 4 tỉnh/thành phố với tỉ lệ như sau: thành
phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh - mỗi thành
phố chiếm 33% tổng số mẫu; tỉnh Bình Dương và
Hải Dương mỗi nơi chiếm 17% cơ cấu mẫu. Tỉ lệ
nam và nữ là xấp xỉ ngang nhau trong tổng số mẫu
với 49,2% là nam và 50,8% là nữ. 

Biến số và phân tích số liệu.

Bên cạnh việc phân tích tương quan và so sánh
giá trị trung bình, mô hình hồi quy đơn biến và đa
biến (sử dụng phương pháp enter) sẽ lần lượt được
xây dựng nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của các biến số
độc lập đến mức độ hài lòng về sức khoẻ của người
được hỏi. Có 2 nhóm biến số độc lập sẽ được đưa
vào mô hình phân tích hồi quy đa biến. Nhóm thứ
nhất bao gồm các biến số thuộc đặc điểm nhân khẩu

different demographic and social characteristics. The data from survey also showed the social
factors, which predicted for the differences in health satisfaction, as follows: income, sex, age and
living places.

Key words: satisfaction, health satisfaction, life satisfaction.
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học cá nhân như: giới tính, độ tuổi, tôn giáo, vùng
miền cư trú, nghề nghiệp, trình độ học vấn. Nhóm
thứ hai bao gồm các biến số thuộc đặc điểm gia
đình người được hỏi như: đặc điểm hôn nhân, quy
mô gia đình (số người sống chung), kinh tế gia đình
(tài sản có giá trị trong gia đình; thu nhập). 

Biến số phụ thuộc là mức độ hài lòng về sức
khoẻ. Đây là thang đo tỉ lệ nhằm đánh giá các mức
hài lòng khác nhau từ thấp đến cao. Mức độ hài
lòng này được người trả lời tự đánh giá cho điểm từ
1 đến 5 với từng mức cụ thể là: 5 = hoàn toàn hài
lòng, 4 = hài lòng, 3 = bình thường; 2 = không hài
lòng; 1= rất không hài lòng (Các điểm số này được
diễn tả cụ thể bằng lời trong bảng hỏi để người được
hỏi tự đánh giá). Giá trị trung bình về điểm số đánh
giá mức độ hài lòng sẽ được sử dụng để so sánh sự
khác biệt giữa các nhóm khác nhau về các đặc điểm
nhân khẩu học cá nhân và đặc điểm gia đình ảnh
hưởng đến sự tự đánh giá về mức độ hài lòng đối với
sức khỏe.

3.  Kết quả nghiên cứu

Phân tích từ số liệu điều tra cho thấy điểm
trung bình chung của toàn mẫu điều tra về mức độ
hài lòng đối với sức khỏe là 3,75. Trong tổng số
những người được hỏi thì có 32,5% ý kiến cho rằng
họ hoàn toàn hài lòng về sức khỏe và chỉ có 3,6%
cho rằng hoàn toàn không hài lòng về sức khỏe
bản thân. 

3.1. Các yếu tố thuộc đặc điểm nhân khẩu

học xã hội và gia đình

* Sự hài lòng về sức khỏe: ảnh hưởng từ các yếu
tố nhân khẩu học xã hội của cá nhân

Về nơi cư trú, nếu so sánh 4 tỉnh/thành phố
trong mẫu điều tra với nhau thì thành phố Hồ Chí
Minh có điểm trung bình về mức độ hài lòng đối với
sức khỏe thấp nhất (3,55) và thấp hơn đáng kể so
với Hà Nội và Hải Dương (3,88) và sự khác biệt này
là có ý nghĩa thống kê. Nếu xem xét theo khu vực
thì nông thôn và đô thị có điểm trung bình mức độ
hài lòng về sức khỏe bằng nhau. Tương tự, mức độ
hài lòng về sức khỏe không có sự khác biệt mang ý
nghĩa thống kê giữa người theo tôn giáo và người
không theo tôn giáo. 

Về mối quan hệ giữa độ tuổi và sự hài lòng với
sức khỏe, kết quả phân tích số liệu phản ánh đúng
quy luật tự nhiên: tuổi càng cao thì xu hướng hài
lòng với sức khỏe càng giảm. Số liệu cho thấy rất

rõ xu hướng điểm số trung bình hài lòng về sức khỏe
giảm cùng với mức độ tăng của độ tuổi. Điểm trung
bình mức độ hài lòng về sức khoẻ của nhóm trên 60
tuổi thấp hơn hẳn so với những nhóm trẻ tuổi hơn,
đặc biệt là những nhóm dưới 45 tuổi. Bên cạnh đó,
nhóm hài lòng nhất với sức khỏe của mình chính là
nhóm trẻ nhất (dưới 26 tuổi). Về giới tính, giá trị
trung bình về mức độ hài lòng đối với sức khỏe của
nam giới là 3,84 và nữ giới là 3,66 và sự khác biệt
này có ý nghĩa thống kê.

Về tác động từ phía nghề nghiệp, những nghề
có mức độ hài lòng về sức khỏe cao nhất như: công

Bảng 1. Điểm trung bình mức độ hài lòng về sức
khoẻ phân theo một số đặc điểm nhân
khẩu học 
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chức, viên chức, công nhân, nông dân, lao động tự
do. Nhóm nghề nghiệp có chỉ số hài lòng về sức
khỏe thấp bao gồm: không việc làm, y dược, giáo
viên. Số liệu về điểm trung bình mức độ hài lòng về
sức khỏe phân theo trình độ học vấn cho thấy người
có trình độ học vấn cao có xu hướng hài lòng với sức
khỏe cao hơn những người có trình độ học vấn thấp,
mặc dù sự khác biệt này là không quá lớn.

* Sự hài lòng về sức khỏe: tác động từ các yếu
tố thuộc đặc điểm gia đình người được hỏi: hôn
nhân, quy mô gia đình, kinh tế gia đình

Bên cạnh các đặc điểm thuộc về cá nhân thì
những người có đặc điểm gia đình khác nhau như
tình trạng hôn nhân hay quy mô gia đình lớn hay
nhỏ có thể ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của họ
đối với sức khỏe. 

Kết quả nghiên cứu trên ở 4 tỉnh/thành ở Việt
Nam cho thấy những người sống trong tình trạng ly
thân/ly hôn/góa có mức độ hài lòng về sức khỏe
thấp nhất, tuy nhiên, sự khác biệt này so với nhóm
có vợ/chồng hoặc chưa kết hôn là không đáng kể và
cũng không mang ý nghĩa thống kê. 

Về quy mô gia đình xét trên số lượng thành viên
sống chung: Số liệu ở bảng trên cho thấy những gia
đình có trên 6 người hoặc những gia đình chỉ có 1
đến 2 người thì điểm trung bình về mức độ hài lòng
đối với sức khỏe thấp hơn các mô hình gia đình còn
lại. Sự khác biệt về giá trị trung bình này mặc dù
nhỏ nhưng nó có ý nghĩa thống kê. 

Về kinh tế gia đình, số liệu điều tra cho thấy khá
rõ sự hài lòng về sức khỏe có sự khác biệt ở những
nhóm người thuộc những gia đình có hoàn cảnh kinh

tế dư thừa so với nhóm có kinh tế không đủ ăn. 

3.2. Phân tích hồi quy đa biến các yếu tố tác

động đến mức độ hài lòng về sức khỏe.

Khi phân tích đơn biến, các yếu tố được xác
định có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về sức khỏe
(p<0,05) bao gồm: giới tính, tuổi, địa bàn sinh sống,
trình độ học vấn, tôn giáo, số người cư trú tại gia
đình, kinh tế gia đình, tài sản gia đình. Tuy nhiên,
khi tiến hành phân tích đa biến sử dụng phương
pháp enter, kết quả  như sau:

Mười yếu tố thuộc đặc điểm nhân khẩu học và
gia đình người được hỏi liệt kê trong bảng trên giải
thích được 10% sự khác biệt về mức độ hài lòng về
sức khỏe. Khi phân tích hồi quy đa biến, rất nhiều
yếu tố không còn ý nghĩa thống kê như: trình độ học
vấn, hôn nhân, tôn giáo, số lượng người cư trú trong
gia đình (vì p>0,05). Các yếu tố còn lại có ý nghĩa
thống kê giải thích sự khác biệt về mức độ hài lòng
về sức khỏe bao gồm: giới tính, tuổi, miền, thu nhập
và tài sản có giá trị (p<0,05).

Khi loại bỏ bớt những biến không có ý nghĩa
thống kê, mô hình tự đánh giá về mức độ hài lòng
đối với sức khỏe còn lại 4 biến số như: giới tính,
tuổi, miền, đánh giá thu nhập so với nhu cầu có khả
năng giải thích được 10,2% sự khác biệt về mức độ
hài lòng đối với sức khỏe. 

Khi thêm biến số "mức độ hài lòng về nghề
nghiệp" vào mô hình đánh giá, Adjusted R - square
đã tăng lên đáng kể (0,151 so với 0,101), chứng tỏ

Bảng 3. Hồi quy đa biến các yếu tố ảnh hưởng/tác
động đến mức độ hài lòng về sức khỏe 
(mô hình 1)

R-square: 0,104
Adjusted R-square: 0,100

F =26,657, p= ,000

Bảng 2. Điểm trung bình hài lòng về sức khoẻ phân
theo đặc điểm gia đình người được hỏi
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mô hình đã tốt hơn. Đặc biệt, khi thêm biến số mới:
sự hài lòng về đời sống tinh thần vào mô hình,
Adjusted R - square đã tăng lên đáng kể (0,375), cụ
thể mô hình mới như sau:

Như vậy, mô hình với 6 yếu tố kể trên đã giải
thích được 37,5% sự thay đổi của mức độ hài lòng
về sức khỏe. Các yếu tố tác động mạnh đến sự hài
lòng về sức khỏe lại là sự hài lòng về nghề nghiệp,
đặc biệt là hài lòng về đời sống tinh thần. Những
người có đời sống tinh thần tốt thì giống như một
liều thuốc bổ tự nhiên giúp họ có sự cảm nhận, đánh
giá về sức khỏe tích cực hơn. Ngoài ra, các biến số
khác cũng tác động một phần nhỏ đến sự thay đổi
của biến phụ thuộc bao gồm: giới tính, tuổi, miền,
thu nhập gia đình.

4. Bàn luận

Phân tích số liệu từ nghiên cứu tại 4 tỉnh thành
phố Việt Nam nói trên cho thấy người Việt Nam
khá hài lòng về cuộc sống, trong đó có yếu tố sức
khoẻ. Nếu so sánh mặt bằng chung về chất lượng
cuộc sống thì có thể chất lượng sống và các tiêu chí
sức khoẻ của người Việt Nam có thể còn thua các
nước trên thế giới cũng như các nước trong khu vực.
Tuy nhiên trong nghiên cứu nói trên, số liệu được
thu thập dựa trên sự nhận định chủ quan của chính
bản thân người được hỏi và kết quả trung bình đánh
giá mức độ hài lòng về sức khoẻ của họ là 3,75. Con
số đánh giá ở mức không nhỏ này phần nào thể hiện
tinh thần lạc quan của người Việt nói chung.

Bên cạnh đó, các phân tích tương quan đều cho
thấy không có quá nhiều sự khác biệt về mức độ hài
lòng đối với sức khoẻ giữa những người có những

đặc điểm nhân khẩu học và đặc điểm gia đình khác
nhau. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy các yếu tố
thuộc đặc điểm nhân khẩu học và đặc điểm gia đình
thực sự ảnh hưởng đến sự hài lòng về sức khoẻ bao
gồm: giới tính, tuổi, địa bàn cư trú, thu nhập. 

Về khác biệt giới tính, trong rất nhiều nền văn
hóa, bao gồm cả phương Đông và phương Tây có tồn
tại sự khác biệt về giới tính liên quan đến hành vi sức
khỏe và chăm sóc sức khỏe. Đây là vấn đề quan tâm
của rất nhiều các nghiên cứu về hành vi liên quan
đến sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. Nghiên cứu của
Kandrack (1991)[9] hay tổng quan nghiên cứu của
John (2005)[8] đã chỉ ra những bằng chứng mang
tính "nghịch lý" rằng phụ nữ thường đau ốm nhiều
hơn, đi khám bác sỹ nhiều hơn, sử dụng nhiều các
loại vitamin, thuốc bổ hơn so với nam giới nhưng
thường có tuổi thọ cao hơn nam giới. Nam giới
thường tỏ ra khỏe mạnh và hài lòng về sức khoẻ của
mình nhưng lại có tuổi thọ thấp hơn so với phụ nữ.
Các nghiên cứu cũng đưa ra những lý giải về sự khác
biệt này dựa trên cơ sở vai trò giới, định kiến, giới
và kỳ vọng về giới. Nam giới trong các xã hội thường
đảm nhận vai trò trụ cột trong gia đình lẫn nơi làm
việc, nên họ được kỳ vọng khỏe mạnh, không được
ốm để đảm nhận tốt vai trò này. Họ thường ít khi đi
thăm khám định kỳ hay sử dụng thuốc cho đến khi
biểu hiện bệnh tật rõ ràng. Nữ giới là người đảm
nhận chức năng chăm sóc gia đình, trong đó bao gồm
cả chăm sóc sức khỏe của các thành viên. Cũng vì
vai trò này mà có thể họ thường lo lắng thái quá về
vấn đề sức khỏe và có vẻ như ít hài lòng hơn về sức
khoẻ của mình (John 2005)[8]. Ở Việt Nam chưa có
những nghiên cứu tổng thể về sự khác biệt về giới
tính đối với hành vi sức khỏe và chăm sóc sức khỏe
do vậy rất khó có thể đưa ra bình luận hay so sánh
với số liệu rút ra từ cuộc nghiên cứu này. Tuy nhiên,
rất có thể quy luật và xu hướng nói trên phần nào
cũng phù hợp để lý giải tại Việt Nam. Có lẽ một
phần vì lý do này mà nam giới cũng có xu hướng lạc
quan về sức khỏe hơn, do vậy họ hài lòng đối với sức
khỏe bản thân hơn so với nữ giới.

Về tác động của yếu tố tuổi, người được hỏi đến
mức độ hài lòng về sức khoẻ, kết quả nghiên cứu
cũng phản ánh đúng xu hướng thực tế bệnh tật luôn
là gánh nặng của người cao tuổi - quy luật tự nhiên
vẫn được đúc kết từ trước đến nay "sinh - lão - bệnh
- tử". Với tình trạng suy giảm về sức khỏe của người
cao tuổi như vậy thì việc họ không thật sự hài lòng
đối với sức khoẻ bản thân là hoàn toàn hợp lý.

Bảng 4. Hồi quy đa biến các yếu tố ảnh hưởng/tác
động đến mức độ hài lòng về sức khỏe 
(mô hình 2)

R-square: 0,376
Adjusted R-square: 0,375

F = 219,296, p = 0,000
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Đối với tác động từ kinh tế đến sức khoẻ, các
quốc gia phát triển về kinh tế thường cũng là những
quốc gia đầu tư nhiều cho lĩnh vực chăm sóc sức
khỏe, chính vì vậy các chỉ báo về sức khỏe ở những
quốc gia này cũng cao hơn ở những nước nghèo,
đang phát triển. Tương tự như vậy, các hộ gia đình
nghèo thường cũng sẽ gặp phải nhiều vấn đề sức
khỏe hơn, và đầu tư cho chăm sóc sức khỏe của họ
cũng thấp kém hơn so với những gia đình có kinh tế
khá giả. Thực tế, số liệu thu được từ cuộc điều tra
mức sống dân cư năm 2010 về sự chênh lệch về đầu
tư cho chăm sóc sức khỏe ở các nhóm kinh tế giàu
và nghèo ở Việt Nam là rất khác nhau. Kết quả
phân tích số liệu cho thấy chi tiêu cho y tế, chăm sóc
sức khỏe bình quân 1 người 1 tháng của nhóm hộ
giàu nhất cao gấp 3,6 lần so với nhóm hộ nghèo
nhất (Tổng cục thống kê)[2]. Hoặc có thể tồn tại
một giả thuyết khác, những người nghèo thường sẽ
có xu hướng phải làm việc quá sức, làm ngoài giờ
hoặc làm những công việc nặng nhọc, ảnh hưởng
đến sức khỏe. Số liệu từ bảng trên cho thấy rất rõ
những người đánh giá kinh tế gia đình dư thừa thì
cũng đồng nghĩa với việc mức độ hài lòng với sức
khỏe cao hơn so với nhóm kinh tế không đủ. Sự
khác biệt về giá trị trung bình mức độ hài lòng với
sức khỏe của nhóm có kinh tế dư thừa cao hơn hẳn

so với nhóm kinh tế không đủ và sự khác biệt này
có mang ý nghĩa thống kê.

Mặc dù đây là nghiên cứu định lượng được tiến
hành trên quy mô rộng, với cỡ mẫu tương đối lớn
nhưng nó vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định.
Một trong những hạn chế của nghiên cứu là chỉ áp
dụng phương pháp định lượng do vậy còn thiếu
những bằng chứng định tính lý giải sâu hơn tại sao
sự hài lòng về sức khoẻ lại có xu hướng chịu ảnh
hưởng bởi một số biến độc lập kể trên. Để có được
sự lý giải chi tiết hơn về sự hài lòng của cộng đồng
đối với sức khoẻ, trong tương lai rất cần có những
nghiên cứu định tính bổ sung để làm rõ thêm các số
liệu định lượng có được từ nghiên cứu này.

Cho đến hiện nay, các nghiên cứu về sự hài
lòng của người dân đối với các khía cạnh của cuộc
sống nói chung và sức khoẻ nói riêng ở Việt Nam
còn khá ít. Kết quả nghiên cứu nói trên về sự hài
lòng của người dân 4 tỉnh/thành phố của Việt Nam
góp phần cung cấp những số liệu cơ bản giúp định
hướng cho các nghiên cứu tiếp theo, đồng thời có
thể là cơ sở giúp các cơ quan chức năng đưa ra
những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống của người dân nói chung, trong đó
bao gồm cả khía cạnh nâng cao sức khoẻ và sự hài
lòng đối với sức khoẻ.
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